          TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Than  - Khoáng sản Việt Nam
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công ty CP Than Cọc Sáu -Vinacomin

    Sè:  0024  /NQ - §H§C§
                        Cẩm Phả, ngày 26  tháng 4 năm 2012.

Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/QH11/2005  đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 / 11 / 2005; 
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – TKV ( nay là Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin ) ®¨ được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 24/ 4 /2008;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2012 họp ngày 26 tháng 4 năm 2012,
Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:
	TT
	Chỉ tiêu
	§.V.T
	Năm 2011
	Tỷ lệ
( % )

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	Đất đá bóc xúc
	m3
	43.000.000
	43.344.581
	100,80

	2
	Than sản xuất
	TÊn
	3.850.000
	3.879.952
	100,78

	-
	Than nguyên khai bóc vỉa
	TÊn
	3.600.000
	3.629.745
	100,83

	-
	Than khai thác lại
	TÊn
	250.000
	250.207
	100,08

	3
	Hệ số bóc
	m3​/ tÊn
	11,94
	11,94
	100,00

	4
	Than tiêu thụ
	TÊn
	3.740.000
	3.788.712
	101,30

	-
	Than giao CTy TT  Cửa ông
	TÊn
	2.450.000
	2.463.540
	100,55

	- 
	Giao Công ty kho vận
	TÊn
	1.290.000
	1.324.695
	102,69

	-
	Than dùng nội bộ
	
	
	477
	

	5
	Tổng thu nhập
	Tr.®ång
	3.109.030
	3.857.749
	124,08

	TT
	Chỉ tiêu
	§.V.T
	Năm 2011
	Tỷ lệ
( % )

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	-
	Doanh thu than
	Tr.®ång
	3.106.530
	3.568.120
	114,86

	-
	Thu nhập khác
	Tr. đồng
	2.500
	289.629
	

	6
	Giá trị đầu tư XDCB
	Tr. đồng
	586.866
	528.931
	90,13

	7
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr. đồng
	92.518
	127.820
	138,16

	8
	Thu nhập bình quân
	1000đ/ng/th¸ng
	6.034
	7.692
	127,48

	9
	Chi trả cổ tức
	%
	18
	20
	111,11


1.2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

	TT
	Chỉ tiêu
	§.V.T
	Kế hoạch  năm 2012
	Ghi chú

	1
	Đất đá bóc xúc
	m3
	48.500.000
	

	2
	Than sản xuất
	TÊn
	3.800.000
	

	-
	Than nguyên khai bóc vỉa
	TÊn
	3. 600.000
	

	-
	Thai khai thác lại
	TÊn
	200.000
	

	3
	Hệ số bóc
	m3​/ tÊn
	13,47
	

	4
	Than tiêu thụ
	TÊn
	3.720.000
	

	-
	Than giao Công ty TT Cửa ông
	TÊn
	2.750.000
	

	-
	Than giao kho vận
	TÊn
	970.000
	

	5
	Doanh thu tổng số
	Tr.®
	4.553.244
	

	-
	Doanh thu than
	Tr.®
	4.468.244
	

	-
	Doanh thu khác
	Tr.®
	85.000
	

	6
	Giá trị đầu tư XDCB
	Tr.®
	248.108
	

	7
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.®
	90.518
	

	8
	Thu nhập bình quân
	1000 đồng
	6.618 
	

	9
	Cổ tức
	%
	20
	


Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011; Thông qua việc chi trả tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và đề xuất tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012.
2.1. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau:
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	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ
	Giá trị

	I. Lợi nhuận trước thuế
	
	127.820.749.594

	II. Thuế thu nhập doanh nghiệp  
	
	27.508.757.678

	Trong đó:  - Thuế TNDN không được ưu đãi
	25%
	17.247.999.453

	                  - Thuế TNDN được ưu đãi
	20%
	10.260.758.225

	III. Lợi nhuận sau thuế
	
	100.311.991.916

	1. Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ
	5%
	5.015.599.596

	2. Trích quỹ dự phòng tài chính
	5%
	5.015.599.596

	3. Chia cổ tức
	20%
	25.997.388.000

	IV. Lợi nhuận sau thuế khi trừ đi các khoản 1,2,3
	
	64.283.404.724

	 1. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất
	50%
	32.041.702.362

	 2. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành
	1%
	200.000.000

	 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
	49%
	32.041.702.362

	     - Quỹ khen thưởng
	30%
	9.612.510.709

	     - Quỹ phúc lợi
	70%
	22.249.191.653


2.2. Thông qua việc chi trả tiền thù lao của  các thành viên HĐQT và BKS năm 2011. Đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012.
a. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV ngày 08/ 4/ 2011 đã nhất trí thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS. Trong năm 2011  Công ty đã thực hiện chi trả:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị ( 01 người )


: 20.937.000 đồng.

- Các thành viên Hội đồng quản trị ( 04 người ) 

: 72.389.000 đồng

- Trưởng ban Kiểm soát ( 01 người )



: 18.098.000 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát ( 02 người )


: 34.302. 000 đồng

Tổng cộng

: 145. 726. 000 đồng

Bằng chữ: (Một trăm bốn mươi năm triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn  đồng chẵn )
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b. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2012: 
Mức trả thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 dựa trên nguyên tắc như năm 2011.  Cụ thể như sau:

	TT
	Chức danh
	Hệ số bậc lương 2/2 theo hạng doanh nghiệp
	Mức thù lao hàng tháng 
( Đồng/ người/tháng )

	1
	Chủ tịch HĐQT
	7,30
	7,30 x Lmin x 30 %

	2
	Uỷ viên HĐQT
	6,31
	6,31 x Lmin x 30%

	3
	Trưởng ban Kiểm soát
	6,31
	6,31 x Lmin x 30 %

	4
	Uỷ viên BKS
	5,98
	5,98 x Lmin x 30%


Trong đó: Lmin là mức lương tối thiểu áp dụng tại từng thời điểm do Nhà nước quy định. Khi có sự thay đổi Lmin thì mức thù lao của từng chức danh thay đổi theo.

Điều 3. Thông qua báo cáo  tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ  Tư  vấn  Tài chính Kế toán và  Kiểm toán ( Viết tắt AASC ) với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tài sản ngắn hạn

:      489,801 tỷ đồng

2. Tài sản dài hạn


:      996, 036 tỷ đồng

3. Nợ phải trả


:   1.206,843  tỷ đồng

4. Vốn chủ sở hữu


:      278,995 tỷ đồng

5. Tổng lợi nhuận trước thuế
:      127,820  tỷ đồng.
Điều 4. Thông qua báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán  ( Viết tắt là AASC ).

Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, TP  Hà Nội

Chi nhánh tại Quảng Ninh:  Số 8 Chu Văn An – Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý, cả năm 2012 của Công ty và Kiểm toán theo yêu cầu khác.
Điều 5. Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011, cả nhiệm kỳ năm 2007 – 2011. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II  năm 2012 – 2016 . Với các nội dung chính như  sau:
Trong năm 2011, cả nhiệm kỳ từ năm 2007 – 2011 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty  thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể:
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng và trung thực, vì lợi ích cao nhất của Công ty. 
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- Quản lý điều hành Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT,  tài chính của Công ty lành mạnh.

- Sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm đều có lãi, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2012 – 2016  như báo cáo chi tiết kèm theo.

Điều 6.  Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. 

6.1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá  hoạt động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh năm 2011 của HĐQT và Giám đốc Công ty với nội dung  nhận xét, đánh giá chính sau:
Trong năm 2011 HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ  được giao. Cụ thể:

- Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc điều hành được ban hành đúng định hướng và kịp thời, có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty. 

- Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và theo kế  hoạch phối hợp điều hành của Tập đoàn Vinacomin. Bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, cổ tức của các cổ đông đảm bảo theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công tác an ninh trật tự và các mặt quản lý khác được giữ vững. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ổn định và từng bước được nâng lên là động lực quan trọng để Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2012 và những năm tiếp theo.
6.2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I ( Năm 2007 – 2011 ). Phương hướng nhiệm kỳ II  ( Năm 2012 – 2016 ). Với nội dung chính như sau:
 Trong năm 2011 và cả nhiệm kỳ I Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó góp phần công sức trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của Công ty đã đăng ký với Tập đoàn Vinacomin. Thường xuyên và đều đặn tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát hàng quý về tình hình SXKD, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo tài chính...theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Thông qua quá trình tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát Ban kiểm soát Công ty đã tư vấn cho Bộ máy điều hành hoàn thiện các mặt quản lý nhằm giúp cho hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Vinacomin.


Phương hướng nhiệm kỳ II ( Năm 2012 – 2016 ) như báo cáo chi tiết kèm theo. 
Điều 7. Đại hội nhất trí phê chuẩn việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty năm 2012.

Điều 8. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II ( Năm 2012 – 2016 ) gồm các ông ( bà ) có tên sau đây:
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a. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. ông  Phạm Hồng Tài

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

2. ông Vũ Đình Thành

Uỷ viên HĐQT

3. ông Vũ Văn Khẩn

Uỷ viên HĐQT

4. ông Nguyễn Tấn Long

Uỷ viên HĐQT

5. ông Nguyễn Hữu Trường
Uỷ viên HĐQT

b. Thành viên Ban kiểm soát

1. ông Mai Tất Lã


 Trưởng ban Kiểm soát


2. ông  Vũ Văn Hùng

 Uỷ viên BKS

3. bà Nguyễn Thị Mai Anh
 Uỷ viên BKS

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2012 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ II ( Năm 2012 – 2016 ) có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.


    

                                         TM. Đại hội đồng cổ đông
                                                                 Chủ tọa

 
Nơi nhận

- Các cổ đông Công ty,






- Các thành viên HĐQT, BKS,

- Các thành viên Ban giám đốc,

- Lưu VT,  VP HĐQT.
        Phạm Hồng Tài
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